Tiết 103 - Ngày soạn 12.2.2015
KIỂM TRA VĂN

A. Mục tiêu bài học:

   I.Chuẩn kiến thức kĩ năng:
   Giúp h/sinh: 

1.Kiến thức : 

- Kiểm tra, đánh giá nhận thức của bản thân về các văn bản đã học từ đầu học kỳ II (tục ngữ và văn bản nghị luận chứng minh).

2.Kĩ năng 
- Rèn kỹ năng làm bài trả lời câu hỏi trắc nghiệm và viết đoạn văn ngắn.
3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức tự giác, nghiêm túc khi làm bài.

II. Định hướng phát triển năng lực: Sau bài học có thể hình thành cho HS một số năng lực sau:
- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo. Năng lực tự làm việc.

B. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: soạn bài , ra đề, yêu cầu- biểu điểm.
2. Học sinh: Ôn tập phần văn bản .
C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

      I. Tổ chức:      
                  - Ngày dạy:        / 2015     Lớp: 7A      Sĩ số:       Vắng:
                                                                                              
        
    II. Nội dung kiểm tra

A.Ma trận đề kiểm tra

	   Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số

	Chủđề 1

Tục ngữ 
	- Nhớ tên t giả.

- Nắm được câu tục ngữ. 

- Nhận biết tên bài tục ngữ 
	- Hiểu được giá trị nghệ thuật, nội dung câu tục ngữ. 
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1

1,25
	1

2,5
	
	
	SC : 2

SĐ: 3,75

	Chủ đề2

Văn bản nghị luận.

	- Nhớ tên tác giả.


	- Hiểu được những nét cơ bản về nội dung của các vb.
	- Chứng minh được Bác giản dị trong đời sống bằng dẫn chứng cụ thể, chân thực.
	- Viết đoạn văn chứng minh rõ ràng, lưu loát, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục. 
	

	Số câu 

Số điểm
	1

0,75
	2

0,5
	3
	1

2
	SC : 4

SĐ : 6,25

	Tổng số
Số câu

Số điểm
	2

2

20%
	3

3

30%
	3

30%
	1

2

20%
	SC : 6

SĐ : 10

TL : 100%


Họ và tên ...........................................           Kiểm tra Văn 45’
Lớp ....  

	Điểm
	Lời phê của cô giáo




Đề bài: 

I.Trắc nghiệm (2 điểm) :

Câu 1:        Nối một nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B  sao cho đúng ? 

	A
	B
	Nối

	1.Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
	a.Hoµi Thanh
	1 - 

	2.Tục ngữ về con người và xã hội
	b.Phạm Văn Đồng
	2 - 

	3. Đức tính giản dị của Bác Hồ 
	c.Hå ChÝ Minh
	3 -

	4. ý nghĩa văn chương 
	d.Tác giả nhân dân
	4 -


Câu 2 :
    Giản dị là một đức tính, một phẩm chất nổi bật và nhất quán trong lối sống, sinh hoạt, trong quan hệ với mọi người, trong công việc và cả trong lời nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Điều đó đúng hay sai ?

 A.§óng                  B.Sai

Câu 3 :
Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì ?

A. Cuộc sống lao động của con người.

B. Tình yêu lao động của con người

C. Lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.

D. Do lực lượng thần thánh tạo ra.

Câu 4 : Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ :
              Ráng mỡ gà  ..........................................
II.TỰ luận :

Câu 1( 3 ®) Cho câu tục ngữ :” Nhất thì, nhì thục ” :

a.Câu tục ngữ trên thuộc bài tục ngữ nào ?

b.Trình bày giá trị nội dung, nghệ thuật câu tục ngữ trên ?
Câu 2( 5 ®) 

       Dựa vào văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” và sự hiểu biết của em về Bác, hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 18 dòng) chứng minh Bác Hồ giản dị trong đời sống hàng ngày.
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án và biểu điểm:

Phần I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

*Mức tối đa :

	Đáp án
	Biểu điểm

	1. 1- c  ,   2- d   , 3- b  ,   4- a 
	1

	2. A
	0,25

	3. C
	0,25

	4. có nhà thì giữ
	0,5


Mức chưa tối đa : Chỉ nối đúng 1,2 hoặc 3 đáp án được 0,25 đến 0,75 đ

Mức không đạt : Chọn đáp án khác hoặc không chọn đáp án nào.

Phần II : Tự luận :

C©u1(3đ) : 

*Mức tối đa :
a. Câu tục ngữ trên thuộc bài tục ngữ :”Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất” (0,5 đ)
b. Trình bày đúng giá trị nội dung, nghệ thuật câu tục ngữ:

- Nội dung : Câu tục ngữ nói về kinh nghiệm trồng trọt : thứ nhất yếu tố thời vụ, thứ hai yếu tố làm đất cho tơi xốp.

- Nghệ thuật : Ngắn gọn, vần lưng, đối.
 *Mức chưa tối đa :

- Hs trình bày chưa đầy đủ, sơ sài.

*Mức không đạt :

   Trình bày sai hoặc không có câu trả lời.
Câu 2(5đ): 
a.Mức tối đa :
* Về nội dung :(4 ®)  làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ qua văn bản “Đức tính giản dị...” và bằng hiểu biết của bản thân. 
- đảm bảo các ý cơ bản sau : Đức tính giản dị được thể hiện ở:

+ bữa ăn : chỉ vài ba món giản đơn như : dưa cà, cá kho, rau muống (1,5đ)

+ nơi ở : cái nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng luôn luôn lộng gió và ánh sáng, hương thơm của hoa vườn.(1,5đ)

+ trang phục : bộ quần áo kaki đã bạc màu, đôi dép cao su, chiếc mũ cối ...(1đ)

- Biết bộc lộ cảm xúc với Bác Hồ và rút ra bài học rèn luyện tính giản dị cho mình.

*Về hình thức và các tiêu chí khác : (1đ)

- HS viết đoạn văn có bố cục 3 phần rõ ràng.

- Chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, lỗi từ ngữ thông thường.

- Biết dùng từ ngữ chứng minh được vấn đề rõ ràng, chân thực.

- Viết cảm xúc ngợi ca về Bác.
b. Mức chưa tối đa : Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức nêu trên (GV linh hoạt trong cách cho điểm)

c. Mức không đạt : Không làm bài hoặc làm lạc đề.

